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Lý Vĩnh Long* 

I. Lời giới thiệu 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cùng 
với những ứng dụng và phát triển về khoa 
học kỹ thuật trong cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 3, nền kinh tế quốc tế đã có 
nhiều thay đổi, cùng với sự hình thành 
thôn địa cầu, sự phát triển khoa học kỹ 
thuật và việc mở rộng thương mại ngày 
càng gắn bó chặt chẽ với sự phát triển 
kinh tế(1). Đặc biệt là trong thời kỳ đầu sau 
chiến tranh, ngoài Mỹ, phần lớn các nước 
đều đối mặt với áp lực nhập siêu trong thu 
chi quốc tế. Dưới áp lực nhập siêu này, 
việc theo đuổi sự phát triển kinh tế là vấn 
đề rất nghiêm túc. Để theo đuổi mục tiêu 
chế ước toàn diện về nhập siêu trong thu 
chi quốc tế và theo đuổi mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế cao, mô hình kinh tế hướng 
về xuất khẩu sẽ trở thành chiến lược phát 
triển tốt nhất của rất nhiều nước trong 
thời kỳ này. 

Cũng giống như rất nhiều quốc gia và 
khu vực trên thế giới, Đài Loan những 
năm 1940 cũng rơi vào tình trạng kinh tế 
suy sụp, có thể nói đó là thời kỳ đen tối 
trong lịch sử phát triển kinh tế. Một trong 
những nguyên nhân tạo nên tình trạng 
này là do nửa đầu những năm 1940 rơi 
đúng vào thời kỳ Chiến tranh thế giới lần 
thứ hai, còn nửa sau lại phải đối mặt với 
thời kỳ khôi phục kinh tế đầy gian khổ, lúc 
đó phải sử dụng biện pháp chế ước kinh tế 

tạm thời, do đó toàn bộ hoạt động kinh tế 
gặp phải sóng gió nghiêm trọng(2). Nhưng, 
nguyên nhân thứ hai là do thiếu trầm 
trọng số liệu thống kê kinh tế. Không có số 
liệu thống kê kinh tế rất khó tìm hiểu tình 
hình kinh tế lúc bấy giờ, thiếu hụt trầm 
trọng số liệu thống kê của chính quyền về 
tổng kinh ngạch sản xuất quốc dân trong 
toàn bộ hoạt động kinh tế. Do đó, chúng ta 
có thể nói rằng, Đài Loan lúc đó có một 
nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu(3). 

Thế nhưng, đến sau những năm 1960, 
tình hình có những thay đổi lớn, do Đài 
Loan sử dụng mô hình phát triển của 
Nhật Bản, sử dụng chiến lược thay thế 
nhập khẩu, củng cố thị trường nội 
địatrước, sau đó tìm thời cơ chuyển các 
sản phẩm thay thế nhập khẩu sang các 
sản phẩm xuất khẩu tương đối cao, tạo ra 
hiệu quả tăng trưởng kinh tế rất cao. Tỷ lệ 
tăng trưởng xuất khẩu của Đài Loan cao 
hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, 
tạo ra hiện tượng dựa vào vào xuất khẩu,  
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nước châu Mỹ La - tinh cũng đều vận dụng 

chiến lược này, nhưng kết quả thì lại 

khiến người ta thất vọng(4). Do đó, Đài 

Loan luôn được thế giới coi là một “ví dụ 

điển hình” về lý luận điểm tựa. 

Nhưng, vì sao Đài Loan lại trở thành 

một “ví dụ điển hình”? Điều này quyết 

không phải là ngẫu nhiên, ngoài nguyên 

nhân do môi trường quốc tế lúc bấy giờ, 

điều quan trọng nhất vẫn là Đài Loan có 

đầy đủ điều kiện phát triển theo hướng 

xuất khẩu tương đối tốt. Bài viết sẽ lần 

lượt phân tích và bình luận về yếu tố môi 

trường quốc tế lúc đó, điều kiện phát triển 

theo hướng xuất khẩu của Đài Loan, giả 

thiết về lý luận điểm tựa cùng những kinh 

nghiệm thành công trong nền kinh tế 

hướng về xuất khẩu của Đài Loan. Hi vọng 

tìm ra được căn nguyên của nó, và có thể 

hiểu thêm lý do tại sao Đài Loan lại là một 

“ví dụ điển hình” trong lý luận điểm tựa? 

II. Quan điểm Về lý luận 
điểm tựa 

Lý luận điểm tựa chính là một học 

thuyết giải thích tại sao các nước trong thế 

giới thứ ba lại phát triển ở mức độ thấp. 

Nó bắt nguồn từ Uỷ ban kinh tế của châu 

Mỹ La - tinh năm 1948 (Economic 

Commuittee of Latin America, ECLA), một 

tổ chức Liên Hợp quốc mang tính khu vực 

(UN). ECLA cho rằng, lý luận kinh tế 

truyền thống thiên về các nước TBCN hạt 

nhân, không thích hợp với việc dùng để 

giải thích sự phát triển của thế giới thứ ba. 

ECLA cũng cự tuyệt lý luận lợi ích so 

sánh, không cho rằng sự trao đổi giữa các 

sản phẩm công nghiệp ở các nước hạt nhân 

với các sản phẩm thô ở vùng ngoại vi lại có 

lợi cho tất cả các nước; họ cũng cho rằng 

thương mại quốc tế cuối cùng cũng chỉ có 

lợi cho các nước hạt nhân, và kích thích sự 

tiến bộ của kỹ thuật cùng sự nâng cấp hơn 

nữa về công nghiệp của các nước này. Còn 

các nước vùng ngoại vi chỉ biết dựa dẫm 

quá nhiều vào xuất khẩu các sản phẩm 

thô, lại chịu ảnh hưởng của việc giảm giá 

thành sản phẩm và tính đàn hồi về nhu 

cầu nhỏ, kết quả là sẽ khó có thể tránh 

khỏi những tổn thất trong mậu dịch đối 

ngoại, từ đó khiến các nước ngoại vi giảm 

dần tích luỹ vốn. Nói cách khác, tích luỹ 

vốn chỉ có thể hình thành ở các nước hạt 

nhân chứ không phải ở các nước vùng 
ngoại vi 

Ví dụ, trong những năm 1950, nhiều 

nước châu Mỹ La - tinh, khi mới nắm 

chính quyền đều chương bảng “chính 

quyền dân tuý” (Populist regimes) dân 

chủ, họ sử dụng biện pháp thay thế nhập 

khẩu, thực hiện chính sách bảo hộ và công 

nghiệp hoá để tăng trưởng kinh tế, thậm 

chí còn coi đó là biện pháp thực thi dân 

chủ. Nhưng, đến đầu những năm 1960, 

chính sách mở rộng kinh tế bằng thay thế 

nhập khẩu đã tạo ra những vấn đề khó 

khăn trong kinh tế như sự phát triển kinh 

tế không sáng sủa, tỷ lệ thất nghiệp cao, 

lạm phát mạnh, xuất nhập khẩu suy thoái 

nghiêm trọng và rất nhiều khó khăn kinh 

tế khác. Những vấn đề kinh tế nghiêm trọng 

này cũng dẫn đến sự sụp đổ của chính 

quyền dân tuý, khiến chính quyền quân sự 

(Military Authoritarian regimes) đầy uy lực 
có cơ hội chấp chính(6). 

Nhưng, nếu xuất phát từ quan điểm 

lịch sử và toàn cầu để phân tích lý luận 

điểm tựa, thì sẽ có một cách giải thích mới 

về sự phát triển của thế giới thứ ba. Quan 

điểm lấy sự phát triển của các nước vùng 

ngoại vi và thế giới thứ ba làm xuất phát 

điểm, thách thức với quan điểm lý luận 
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hiện đại hoá coi xuất phát điểm là các 

nước tiên tiến, cũng tức là kiểm nghiệm sự 

phát triển bằng quan điểm của các nước 

thành thị. Hơn nữa, hướng nghiên cứu của 

lý luận điểm tựa lại không mấy lạc quan 

đối với kết quả tăng trưởng kinh tế nhanh 

của các nước thế giới thứ ba, nhưng, nó cho 

rằng sự phát triển của thế giới thứ ba 

không đơn thuần chỉ là sử dụng các hạng 

mục hiện đại hoá của các nước phát triển 

để khắc phục những trở ngại truyền thống 

trong nước. Lý luận điểm tựa đã chỉ rõ 

hơn, vấn đề chính trong sự phát triển của 

các nước thế giới thứ ba nằm ở chỗ các 

nước chậm phát triển đã làm theo quan hệ 

cơ cấu bên ngoài của các nước phát triển. 

Nhìn chung, các nước thế giới thứ ba đều 

dựa vào các nước tiên tiến hạt nhân, bởi vì 

chính bản thân họ nằm trong tình trạng 

dựa dẫm, dẫn đến thiếu năng lực phát 

triển của chính mình(6). 

Cũng có thể nói, khi một số nước hạt 

nhân đủ sức mở rộng ảnh hưởng và có khả 

năng đứng vững thì những nước ngoại vi 

phải dựa vào sự mở rộng ảnh hưởng và tự 

lập của các nước này, càng chịu nhiều ràng 

buộc. Về cơ bản, những nước chịu ràng 

buộc cũng là sự phản ánh mức độ mở rộng 

ảnh hưởng của các nước hạt nhân, điều đó 

được gọi là tình hình mở rộng. Hiện tại, 

các học giả theo quan điểm lý luận điểm 

tựa đều bàn về vấn đề trọng điểm, kỳ thực 

quá trình phát triển kinh tế, xã hội và 

chính trị nội tại của các nước thế giới thứ 

ba chịu sự vận hành của cơ cấu hệ thống 

chủ nghĩa tư bản thế giới ra sao đều ảnh 

hưởng đến sự ràng buộc và việc xây dựng 

mô thức trong mối quan hệ với các nước 

phát triển. Mà những nhân tố bên ngoài 

ảnh hưởng tới thế giới thứ ba lại bao gồm 

viện trợ nước ngoài, thương mại quốc tế, 

nguồn vốn, kỹ thuật và đầu tư của các 

công ty đa quốc gia v.v… (7). 

Từ những trình bày trên về lý luận 

điểm tựa, có thể hiểu một cách cơ bản là 

Đài Loan luôn đóng vai các nước và lãnh 

thổ ngoại vi. Có thể nói, kể từ khi phải dựa 

vào thị trường Nhật Bản trong thời kỳ 

Nhật chiếm, đến khi chịu sự ràng buộc của 

Mỹ và Nhật sau Chiến tranh (sau thời kỳ 

khôi phục), Đài Loan đều thể hiện rõ đặc 

điểm ngoại vi của mình. Điều này cũng 

chính là nhân tố mang tính cơ cấu giải 

thích tại sao Đài Loan phải tích cực phát 

triển theo “mô hình kinh tế hướng về xuất 

khẩu”. Nhưng, tại sao cuối cùng Đài Loan 

có thể trở thành “ví dụ điển hình” của lý 

luận điểm tựa? Điều này cần tham khảo 

các nhân tố liên quan khác, dưới đây xin 

bàn sâu về điều kiện phát triển kinh tế 

của Đài Loan, nhân tố môi trường quốc tế 

và các nhân tố liên quan khác. 

III. Điều kiện cơ bản của sự phát 
triển kinh tế theo hướng xuất 
khẩu ở Đài Loan  

Sự phát triển kinh tế luôn là một bộ 

phận của quá trình lịch sử diễn biến 

không ngừng. Theo đó, chiến lược phát 

triển phải được điều chỉnh tuỳ thuộc vào sự 

biến đổi của hoàn cảnh khách quan. Nhưng, 

trong nền kinh tế thị trường, có 3 điều kiện 

cơ bản không thể không có hoặc thiếu đi, dù 

là sách lược phát triển kinh tế theo hướng 

xuất khẩu cũng không phải ngoại lệ. Dưới 

đây, chúng ta lần lượt lấy ví dụ so sánh các 

nước khác với Đài Loan, hi vọng từ đó có 

thể tìm thấy những điều gợi mở. 

Thứ nhất, sự tồn tại của thị trường cầu 
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Việc các nhà kinh tế học không ngừng 

tranh luận xem cung và cầu cái nào có 

trước cái nào có sau cũng giống như tranh 

luận về việc trứng đẻ ra gà hay gà đẻ ra 

trứng, nhưng nếu bàn về sự phát triển 

kinh tế theo mô hình hướng ngoại thì sự 

tồn tại của thị trường cầu là điều kiện tất 

yếu, bởi vì nếu không có cầu, hoặc quản 

chế thị trường, bên bán sẽ bất lực. Ví dụ, 

sau Chiến tranh, một trong những nguyên 

nhân khiến Tây Đức chọn lựa chính sách 

thúc đẩy xuất khẩu bằng cách phá giá 

hoặc có thể nói một trong những nguyên 

nhân thành công của Tây Đức là: khi đó 

thương mại quốc tế đang mở rộng, Tây 

Đức có cơ hội tìm kiếm được sự gia tăng 

nhu cầu trên thị trường quốc tế, từ đó có có 

chiến lược phát triển hướng ra bên ngoài 

mới thành công. (8) 

Còn Đài Loan, khi đó, để đối phó với các 

nước XHCN, Mỹ đã tích cực nâng đỡ các 

nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan 

và Philippin, không ngừng mở cửa thị 

trường trong nước, mở ra thị trường tiêu 

thụ sản phẩm cho các nước này. Và Đài 

Loan cũng tự mình nhanh chóng gia nhập 

vào hàng ngũ phát triển, đây là điểm quan 

trọng có lợi mà nhân tố môi trường quốc tế 

tạo ra; hơn nữa, Đài Loan lúc đó, một mặt 

do kinh tế suy sụp, đòi hỏi cấp thiết là 

phải lấy xuất khẩu ngoại thương để vực sự 

phát triển công thương nghiệp, mặt khác, 

Đài Loan cũng sử dụng các chính sách 

thúc đẩy phá giá để xuất khẩu, dùng biện 

pháp trả lương cực thấp và tạo điều kiện 

cực kỳ ưu đãi, tích cực mở rộng thị trường 

nước ngoài. Đây là nhân tố có lợi cho thị 

trường cầu của Đài Loan. 

Thứ hai,  khả năng cung 

Đứng trước thị trường mở rộng, cần 

phải có sản phẩm có khả năng thoả mãn 

nhu cầu thị trường, mới có thể tham gia 

cạnh tranh, và có chỗ đứng trên thị trường 

rộng lớn. Ví dụ, do cơ cấu ngành nghề của 

Italia tương đối cứng nhắc, sức cạnh tranh 

trên thị trường thấp, nên dù đã áp dụng 

sách lược mà Tây Đức đã lựa chọn nhưng 

cuối cùng sự phát triển kinh tế và thương 

mại của nước này cũng không bì kịp Tây 

Đức. Còn châu Mỹ La - tinh và rất nhiều 

nước đang phát triển có phần lớn các sản 

phẩm thô xuất khẩu có liên quan đến đất 

đai, khả năng cung ứng chịu sự phụ thuộc 

vào diện tích đất, thì dù có xuất khẩu cũng 

không dễ phát triển. Do đó, năng lực cung 

cấp sản phẩm là điều kiện tiên quyết của 

sự phát triển kinh tế theo hướng xuất 

khẩu(9). 

Với Đài Loan, từ sau những năm 1960, 

Đài Loan đã sử dụng một loạt các chính 

sách khuyến khích xuất khẩu, như xây 

dựng các khu gia công xuất khẩu, thực 

hiện chế độ vay ưu đãi đối với các xí 

nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu…(10). 

Những chính sách biện pháp này đã giúp 

thúc đẩy việc mở rộng xuất khẩu trong 

những năm 1960. Hơn thế, chính quyền 

cũng luôn tích cực hạn chế sản xuất nông 

nghiệp, giải phóng một khối lượng lớn 

nhân khẩu lao động nông thôn, cung cấp 

lực lượng lao động cần thiết cho các ngành 

công nghiệp, những điều này đã thúc đẩy 

khả năng cung của Đài Loan. 

Thứ ba, phối hợp các biện pháp cơ bản 

Các biện pháp cơ bản bao gồm rất nhiều 

yếu tố, liên quan chặt chẽ nhất tới sự phát 

triển kinh tế là: giao thông, vận tải, kho 

bãi, thông tin và giáo dục, bởi vì hàng hoá 

phải được vận chuyển từ nơi cung cấp đến 
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nơi có nhu cầu, giá thành vận chuyển và 

thời gian vận chuyển là những nhân tố 

cạnh tranh quan trọng. Yếu tố cạnh tranh 

trong cùng loại sản phẩm rất đa dạng, 

trong đó phương tiện vận chuyển chủ yếu 

liên quan đến sản phẩm là nhân tố quan 

trọng, quyết định thắng lợi. Mà, thương mại 

đương nhiên cần có sự thay đổi về cơ cấu sản 

phẩm thương mại trong sự phát triển động 

thái, cũng có thể đơn giản, là sự điều chuyển 

các sản phẩm tập trung lao động phù hợp 

với sự tiến triển động thái. Giáo dục vì thế 

đóng vai trò rất quan trọng(11). 

 Về tình hình chuẩn bị các thiết bị cơ 

bản, cho dù là các kiến thiết thể cứng hay 

thể mềm của Đài Loan đều có những tiến 

bộ lớn trong việc xây dựng cả yếu tố phần 

cứng lẫn phần mềm. Ví dụ, các công trình 

xây dựng cơ sở như thương cảng quốc tế, sân 

bay quốc tế, kiến trúc đường cao tốc Bắc - 

Nam, thực hiện toàn diện điện khí hoá 

đường sắt v.v… đều đã lần lượt hoàn thành. 

Ngoài ra, những năm gần đây Đài Loan tích 

cực nâng cao tố chất giáo dục, thúc đẩy 

mạnh mẽ hơn cơ sở quan trọng phát triển 

Đài Loan hướng theo xuất khẩu. 

Trên đây đã đề cập đến 3 điều kiện lớn, 

chính là điều kiện cơ bản quan trọng để 

Đài Loan phát triển kinh tế theo hướng 

xuất khẩu, khi đó với sự kết hợp của nhiều 

bối cảnh và điều kiện chủ khách quan, Đài 

Loan mới có thể bước vào hàng ngũ các 

nước và khu vực phát triển một cách 

thuận lợi, do đó đây là điểm mấu chốt của 

Đài Loan, cũng là yếu tố để xem xét Đài 

Loan có thể tiếp tục phát triển được hay 

không. Dưới đây sẽ bàn về những nhân tố 

khác  giúp Đài Loan phát triển thành công 

theo hướng xuất khẩu. 
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